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V/v thực hiện báo cáo định kỳ BHLĐ và tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2009
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	Kính gửi:
	Các Sở Ngành, Khu công nghiệp Khu chế xuất, UBND quận huyện, các tổng công ty, công ty trực thuộc trung ương, thành phố


Thực hiện quy định về chế độ thống kê, báo cáo định kỳ hàng năm về công tác bảo hộ lao động, tai nạn lao động, trong kỳ báo cáo năm 2008 Sở Lao động – TBXH thành phố nhận được 1010 báo cáo của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gởi đúng thời gian quy định. Qua công tác tổng hợp, Sở Lao động – TBXH thành phố ghi nhận vẫn còn một số đơn vị thực hiện báo cáo tai nạn lao động không theo đúng mẫu quy định, một số đơn vị không ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và thực hiện báo cáo chậm so với thời gian quy định, còn một tỉ lệ khá lớn doanh nghiệp không chấp hành đúng quy định pháp luật về chế độ thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động. 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 576/TB-LĐTBXH ngày 02/3/2009 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề về công tác thống kê, báo cáo và xử lý nghiêm các hành vi không khai báo, thống kê báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, Sở Lao động – TBXH thành phố đề nghị Ông (Bà) Giám đốc doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo công tác bảo hộ lao động, tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2009 theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 và Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/03/2005 của liên tịch Bộ Lao động – TBXH, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 

Các báo cáo phải ghi rõ nội dung, thông tin theo đúng mẫu quy định và gởi về Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố (địa chỉ: số 378/3 đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP.HCM, Điện thoại: 38.344.357 – 38.343.623) trước ngày 05 tháng 7 năm 2009. 

Đối với các đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo hoặc báo cáo chậm so với thời gian quy định, khi tiến hành thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, Thanh tra Sở Lao động – TBXH thành phố sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 25 Nghị định 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động (mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng). 
Các doanh nghiệp có thể tham khảo nội dung Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 và Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/03/2005 tại website của Sở Lao động –TBXH thành phố: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn hoặc của Cục An toàn lao động – Bộ Lao động - TBXH: www.antoanlaodong.gov.vn để biết chi tiết quy định về chế đô thống kê, báo cáo định kỳ công tác bảo hộ lao động, tai nạn lao động.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố rất mong nhận được sự phối hợp của Ông (Bà) Giám đốc doanh nghiệp để đưa công tác thống kê báo cáo định kỳ bảo hộ lao động và tai nạn lao động trên địa bàn vào nề nếp, góp phần thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước về công tác báo cáo bảo hộ lao động, tai nạn lao động./.
	Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Bộ LĐTBXH “để b/c”
 - VP UBND TP “để b/c”
 - Lưu VP, TTr. 
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BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 


6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 

		Các chỉ tiêu về bảo hộ lao động 

		Số liệu



		(1)

		(2)



		1.- Lao động:


- Tổng số lao động:



Trong đó: 



+ Số Lao động nữ:



- Số lao động làm việc trong điều kiện nặng 


  nhọc, độc hại, nguy hiểm (Loại IV, V, VI)  



Trong đó:



+ Số lao động nữ:

		




		2.- Tai nạn lao động:


- Tổng số vụ tai nạn lao động


- Số vụ có người chết


- Tổng số người bị tai nạn lao động 


- Số người chết vì tai nạn lao động 


Trong đó: Lao động nữ:


- Số người bị suy giảm 31% sức lao động trở lên


- Chi phí bình quân/1 vụ TNLĐ chết người 


- Thiệt hại do tai nạn lao động 


- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động 


- Số người phải nghỉ mất sức và hưu trước tuổi    


  vì tai nạn lao động

		




		3.- Bệnh nghề nghiệp:


- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp 


Trong đó nữ:


- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp


- Số người phải nghỉ mất sức và nghỉ hưu trước                               


  tuổi vì bệnh nghề nghiệp

		





		 (1)

		(2)



		4.- Huấn luyện:


- Số người lao động được huấn luyện về BHLĐ



Trong đó:



+ Số được huấn luyện lại:

		




		5.- Các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ:


- Tổng số thiết bị:



Trong đó:



+ Số thiết bị đã được đăng ký



+ Số thiết bị đã được kiểm định và cấp phép 

		




		6.- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:


- Số giờ làm thêm bình quân / ngày:


- Số ngày làm thêm bình quân / tuần:


- Số giờ làm thêm bình quân / năm:

		




		7.- Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật:


- Tổng số người:


- Tỷ lệ % không thể tổ chức cho ăn uống tại chỗ 


   phải phát hiện vật cho người lao động:

		



		8.- Tổng chi phí cho công tác BHLĐ:


- Thiết bị AT-VSLĐ:


- Quy trình, biện pháp cải thiện điều kiện lao động:


- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân:


- Bồi dưỡng bằng hiện vật:


- Tuyên truyền, huấn luyện: 


- Phòng cháy chữa cháy: 



- Chi phí cấp cứu, điều trị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp:


- Chi phí bồi thường cho người bị TNLĐ, bệnh nghề 


nghiệp:


- Các chi phí khác: 

		8.- Tổng chi phí cho công tác BHLĐ:








		(1)

		(2)







		9.- Tình hình môi trường lao động nặng nhọc, độc hại (tính theo % người bị tiếp xúc/ tổng số lao động):





		



		10.- Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động:


+ Loại I


+ Loại II


+ Loại III


+ Loại IV


+ Loại V 

		10.- Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động:







		11.- Đánh giá của doanh nghiệp về điều kiện lao động:


+ Tốt


+ Trung bình


+ Xấu


+ Rất xấu

		11.- Đánh giá của doanh nghiệp về điều kiện lao động:









Nơi nhận:
Người lập biểu
Giám đốc


- Sở Lao động TBXH TP.HCM;
(Ký tên)
(Ký tên, đóng dấu)


  ( Thanh tra Sở )


- Sở Y tế TP.HCM; 


- Liên đoàn lao động TP.HCM;


- Cơ quan quản lý cấp trên;


- Lưu.


“Đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và gởi báo cáo đúng thời hạn (trước ngày 05  / 7 / 2009)”
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																																																																BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG 
THEO YẾU TỐ GÂY TAI NẠN LAO ĐỘNG, NGHỀ NGHIỆP, 
MỨC ĐỘ THƯƠNG TẬT, NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN LAO ĐỘNG, 
TUỔI ĐỜI VÀ TUỔI NGHỀ CỦA NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

(Tiếp Biểu số 01/TNLĐ-CS)

		Biểu số 01/TNLĐ-CS										BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG
THEO YẾU TỐ GÂY TAI NẠN LAO ĐỘNG, NGHỀ NGHIỆP,
MỨC ĐỘ THƯƠNG TẬT, NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN LAO ĐỘNG, 
TUỔI ĐỜI VÀ TUỔI NGHỀ CỦA NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

		Ban hành kèm theo TTLT số: 14/2005/																																								Đơn vị báo cáo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN																																								Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		ngày 08 tháng 03 năm 2005																																								Thuộc loại hình cơ sở: . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

																																										Quận, Huyện: . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		Ngày báo cáo: Ngày 05/7 hoặc 10/01																																								Đơn vị nhận báo cáo: . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

												Kỳ báo cáo  . . . . . . . . . Năm . . . . . . . . . . .

		Cơ quan quản lý cấp trên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		I- Tổng số lao động bình quân của cơ sở trong kỳ báo cáo: . . . . . . . người; Trong đó nữ: . . . . . . . .  người; Tổng quỹ lương: . . . . . . . . . triệu đồng.																																																														Phân loại TNLĐ theo loại lao động (số người)								Số người đã huấn luyện AT-VSLĐ				Thiệt hại										Ghi chú

		II- Tổng hợp tình hình tai nạn lao động:																																																														Có hợp đồng						Không có hợp đồng				Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động (kể cả ngày nghỉ chế độ)		Chi phí tính bằng tiền (1.000 đ)								Thiệt hại 
tài sản
(1.000 đ)

		Chỉ tiêu thống kê		Mã số		Phân loại TNLĐ theo mức độ thương tật																Phân loại TNLĐ theo nguyên nhân gây tai nạn lao động (số vụ)																								Phân loại TNLĐ theo Tuổi đời (số người)								Phân loại TNLĐ theo Tuổi nghề (số người)										Không xác định thời hạn		Hạn từ 12 tháng đến 36 tháng		Dưới 12 tháng								Tổng số		Khoản chi cụ thể từ cơ sở

						Số vụ						Số người bị tai nạn										Thiết bị không đảm bảo an toàn		Không có thiết bị an toàn		Không có phương tiện bảo vệ cá nhân		Không sử dụng phươn g tiện bảo vệ cá nhân hoặc PTBVCB không tốt		Chưa huấn luyện hoặc huấn luyện ATVSLĐ chưa đầy đủ		Không có quy trình hoặcbiện pháp làm việc an toàn		Tổ chức lao động		Ngườig bị nạn vi phạm quy phạm, quy trình, biện pháp làm việc an toàn		Người khác vi phạm quy phạm, quy trình, biện pháp làm việc an toàn		Điều kiện làm việc không tốt		Khách quan khó tránh		Nguyên nhân chưa kể đến		< 18		18 đến 30 tuổi		31 đến 45 tuổi		Từ 46 tuổi trở lên		< 1 năm		1 đến 5 năm		6 đến 10 năm		11 đến 20 năm		Trên 20 năm																Y tế		Trả lương		Bồi thường / Trợ cấp

						Tổng số		Số vụ có người chết		Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên		Tổng số		Số LĐ nữ		Số người chết		Số người bị thương nặng		Số người bị thương nhẹ																																												32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		Tổng số

		1- Chia theo yếu tố gây chấn thương
. . . 29 . . .

				29

		2- Chia theo nghề nghiệp
. . . 30 . . .

				30																																																												NGƯỜI LẬP BIỂU BÁO CÁO																. . . . . . . . . . . . . . . ., ngày  . . . . . . . thang  . . . . . . năm  . . . . . . . . . . . . .

																																																																(Ký, ghi rõ họ tên)																NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

		26 Ghi mã số theo Bảng danh mục và mã số các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp do Tổng cục Thống kê ban hành.																																																																														(Ký , ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

		27 Ghi mã số theo Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam hiện hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

		28 Ghi tên các cơ quan: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương.

		29 Ghi tên và mã số Bảng theo danh mục yếu tố chấn thương, thống nhất ghi cấp 2.

		30 Ghi tên và mã số theo bảng danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành, thống nhất ghi cấp 2.





DM Nghe nghiep 

		1000		CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC NGÀNH, CÁC CẤP VÀ CÁC ĐƠN VỊ

		1100		Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam cấp Trung ương và địa phương

		1200		Quốc hội và Văn phòng chính phủ

		1300		Chính phủ

		1400		Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân

		1500		Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các địa phương (kể cả các cơ quan chuyên môn ở địa phương, trừ Tư pháp và Đoàn thể)

		1600		Khối đoàn thể. Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh

		1700		Các tổ chức nghiệp chủ, nhân đạo và vì quyền lợi đặc thù khác

		1800		Các cơ quan Liên hiệp, Tổng công ty và tương đương tạo ra sản phẩm vật chất và dịch (*)

		1900		Công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp tạo ra sản phẩm vật chất, dịch vụ và các trường nhỏ

		2000		CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT BẬC CAO TRONG CÁC LĨNH VỰC

		2100		Khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật

		2200		Khoa học sự sống và sức khỏe

		2300		Giáo dục và đào tạo

		2400		Các lĩnh vực chuyên môn khác

		3000		CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT BẬC TRUNG TRONG CÁC LĨNH VỰC

		3100		Khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật

		3200		Khoa học sự sống và y học

		3300		Giáo dục đào tạo

		3400		Các lĩnh vực khác

		4000		NHÂN VIÊN (nhân viên chuyên môn sơ cấp, nhân viên kỹ thuật làm việc tại văn phòng, bàn giấy) trong các lĩnh vực

		4100		Nhân viên văn phòng

		4200		Nhân viên phục vụ khách hàng (giao dịch trực tiếp với khách hàng trong mối quan hệ về nghiệp vụ quản lý tiền tệ; sắp xếp đi lại; đáp ứng nhu cầu thông tin; hẹn gặp và trực điện thoại

		5000		NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÁ NHÂN, BẢO VỆ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÀ BÁN HÀNG CÓ KỸ THUẬT

		5100		Dịch vụ cá nhân và bảo vệ

		5200		Làm người mẫu, bán hàng và thuyết minh giới thiệu hàng hóa

		6000		LAO ĐỘNG CÓ KỸ THUẬT TRONG NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

		6100		Lao động có kỹ thuật trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

		7000		THỢ THỦ CÔNG CÓ KỸ THUẬT VÀ CÁC THỢ KỸ THUẬT KHÁC CÓ LIÊN QUAN

		7100		Thợ khai thác (thợ mỏ) và thợ xây dựng

		7200		Thợ gia công kim loại, thợ cơ khí và các thợ có liên quan

		7300		Thợ làm đồ tinh xảo, thợ thủ công mỹ nghệ, thợ in ấn và các thợ có liên quan

		7400		Thợ chế biến lương thực, thực phẩm, đồ gỗ, hàng dệt, may, da, giày

		7900		Thợ thủ công và thợ khác có liên quan chưa được phân vào đâu

		8000		THỢ CÓ KỸ THUẬT LẮP RÁP VÀ VẬN HÀNH MÁY, THIẾT BỊ

		8100		Thợ vận hành máy móc, thiết bị sản xuất vật liệu sản xuất

		8200		Thợ lắp ráp và thợ vận hành máy móc

		8300		Lái xe và thợ điều khiển các máy móc, thiết bị có động cơ

		9000		LAO ĐỘNG GIẢN ĐƠN

		9100		Lao động giản đơn về bán hàng và làm dịch vụ

		9200		Lao động giản đơn trong nông, lâm, nghiệp, thủy sản

		9300		Lao động giản đơn trong khai thác mỏ, xây dựng, công nghiệp, giao thông vận tải và lao động giản đơn khác
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DM Yeu to gay chan thuong

		MÃ		CẤP		TÊN GỌI YẾU TỐ CHẤN THƯƠNG

		1		1		Rơi ngã

		11		2		Ngã từ trên cao (giàn giáo, thang máy,...)

		12		2		Ngã xuống hố (giếng, hào, mương, hố đào, hang sâu, bể)

		13		2		Ngã từ máy, xe ô tô, thiết bị nâng

		14		2		Ngã trên sàn, nền

		19		2		Các loại chưa kể đến

		2		1		Vật rơi, vùi dập

		21		2		Sạt lở, sập vùi than

		22		2		Sạt lở, sập đất trong xây dựng

		23		2		Sạt lở, sập đã trong khai thác đá và khoáng sản

		24		2		Sập đổ công trình đang xây lắp

		25		2		Sập đổ công trình cũ

		26		2		Đổ giàn giáo

		27		2		Sập đổ hàng hoá

		28		2		Bị đập do vật rơi đang sử dụng

		29		2		Bị đập do vật rơi khác

		210		2		Các loại chưa kể đến

		3		1		Vấp ngã, va đập bởi vật thể

		31		2		Vấp ngã bởi vật thể

		32		2		Va đập với vật tĩnh tại (trừ trường hợp ngã va đập phải)

		33		2		Va đập phản hồi do vật chuyển động

		34		2		Đổ vật liệu chuyển động (bao gồm nguyên vật liệu văng bắn) loại trừ vật

		39		2		Các loại chưa kể đến

		4		1		Kẹp mắc giữa vật thể

		41		2		Vật đè

		42		2		Kẹp giữa vật tĩnh và vật chuyển động

		43		2		Kẹp giữa vật chuyển động (loại trừ vật văng bắn, rơi)

		44		2		Máy, thiết bị cán, kẹp, cuốn

		49		2		Các loại chưa kể đến

		5		1		Hoạt động căng thẳng quá mức

		51		2		Gắng quá sức trong nâng, nhấc, mang vật

		52		2		Gắng quá sức trong thả kéo vật

		53		2		Gắng quá sức trong cầm ném vật

		54		2		Gắng quá sức trong hăng hái làm việc

		59		2		Các loại chưa kể đến

		6		1		Trong tình trạng tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt

		61		2		Trong tình trạng khí nóng (vì khí hậu)

		62		2		Trong tình trạng lạnh (vì khí hậu)

		63		2		Tiếp xúc với chất hay vật nóng

		64		2		Tiếp xúc với chất hay vật lạnh

		69		2		Các loại chưa kể đến

		7		1		Tình trạng tiếp xúc với điện từ trường

		71		2		Đường dây điện cao thế và trạm biến áp

		72		2		Đường dây điện hạ thế và trạm biến áp

		73		2		Máy hàn điện

		74		2		Máy khoan, dụng cụ điện cầm tay

		75		2		Máy gia công kim loại

		76		2		Máy bơm điện

		77		2		Tiếp xúc với máy khác

		79		2		Các loại chưa kể đến

		8		1		Tình trạng tiếp xúc với chất độc hại hoặc phóng xạ

		81		2		Ngộ độc hoá chất do tiếp xúc qua đường hô hấp, ăn uống, hấp thụ qua

		82		2		Nhiễm các tia phóng xạ

		83		2		Nhiễm xạ từ các nguồn bức xạ, phóng xạ ion hoá

		89		2		Các loại chưa kể đến

		9		1		Chết đuối

		91		2		Chết đuối

		10		1		Văng bắn

		101		2		Nổ thiết bị áp lực

		102		2		Nổ hoá chất và các loại vật liệu nổ

		103		2		Cháy nổ xăng dầu

		109		2		Các loại chưa kể đến

		11		1		Bỏng

		111		2		Bỏng hoá chất

		112		2		Bỏng nước, lửa

		119		2		Các loại chưa kể đến

		12		1		Tai nạn đi đường

		121		2		Phương tiện đường sắt

		122		2		Phương tiện vận tải đường thuỷ

		123		2		Phương tiện vận tải đường bộ

		124		2		Phương tiện vận tải đường hàng không

		129		2		Các loại chưa kể đến

		13		1		Các tai nạn khác chưa phân loại

		131		2		Động vật sống (rắn cắn, ong đốt, vi khuẩn và các động vật khác)

		132		2		Các yếu tố sinh học

		133		2		Tiếp xúc nguồn lây nhiễm vi rút HIV và các bệnh dịch khác

		139		2		Những tai nạn khác.
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